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Ung thư nội mạc tử cung (NMTC) là bệnh lí ác tính 

thường xảy ra trên phụ nữ mãn kinh (75%) và tiền mãn 

kinh (25%), trong đó, triệu chứng xuất huyết tử cung bất 

thường chiếm 95% trường hợp. Đây là bệnh lí ác tính phổ 

biến ở phụ nữ, đứng hàng thứ sáu theo thống kê của Hiệp 

hội Ung thư Thế giới. Cũng theo thống kê của tổ chức 

này, năm 2012, có 320.000 trường hợp mới được chẩn 

đoán. Ung thư NMTC thường có triệu chứng xuất huyết 

ở giai đoạn sớm, do đó, khả năng phát hiện bệnh ở giai 

đoạn sớm cao hơn các loại ung thư khác. Chính vì vậy mà 

tiên lượng sống 5 năm cao, đặc biệt là ở các nước có nền 

y học phát triển. Tại Hoa Kỳ, tiên lượng sống 5 năm của 

bệnh nhân ung thư NMTC nhìn chung là 69%. Riêng đối 

với các trường hợp được chẩn đoán và điều trị ở giai đoạn 

sớm thì tiên lượng sống 5 năm lên đến trên 91%. Từ 

đó, cho thấy việc phát hiện bệnh lí sớm có ý nghĩa quan 

trọng trong vấn đề tiên lượng sống còn của người bệnh. 

Các yếu tố nguy cơ bao gồm: các tình trạng dẫn đến tăng 

estrogen kéo dài, sử dụng liệu pháp thay thế estrogen, 

hội chứng buồng trứng đa nang, không phóng noãn với 

chu kì kinh thưa, dùng tamoxifen, cao huyết áp, béo phì, 

đái tháo đường, có kinh sớm và mãn kinh trễ. Hiện tại, có 

các biện pháp cần tiến hành khi nghi ngờ ung thư NMTC 

ngoài thăm khám lâm sàng như: siêu âm đầu dò ngả âm 

đạo trong khảo sát ban đầu, nạo sinh thiết NMTC từng 

phần với kết quả tế bào học cho chẩn đoán xác định và 

chụp CT, MRI nhằm đánh giá xâm lấn, từ đó có hướng 

điều trị phù hợp.
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HÌNH ẢNH UNG THƯ 
NỘI MẠC TỬ CUNG TRÊN 
SIÊU ÂM ĐẦU DÒ ÂM ĐẠO

Ung thư NMTC thường biểu hiện trên siêu âm bằng 

hình ảnh NMTC dày, tăng sáng, có nhiều nang echo 

trống, tăng sinh mạch máu nhiều, đôi khi có thể giống 

hình ảnh khối polyp (Hình 1, 2, 3, 4). Đối với phụ nữ ở độ 

tuổi sinh sản, độ dày NMTC thay đổi tùy theo từng thời 

điểm trong chu kì kinh nguyệt. Do đó, kết luận NMTC 

dày trên những đối tượng này cần dựa vào đặc điểm 

của chu kì kinh: NMTC dày bất thường khi > 10mm 

vào nửa chu kì đầu, > 15mm vào giai đoạn chế tiết. 

Riêng đối với phụ nữ đã mãn kinh, NMTC dày khi > 

5mm với điều kiện là không dùng tamoxifen hoặc nội 

tiết thay thế, > 8mm đối với trường hợp có dùng liệu 

pháp hormone thay thế. Đối với các trường hợp có sử 

dụng nội tiết kết hợp gồm estrogen và progesterone, 

NMTC sẽ dày nhất vào thời điểm ngày 13-23 của chu 

kì. Vì vậy, siêu âm nên được thực hiện khi mới bắt đầu 

hoặc vào cuối chu kì do ở thời điểm này NMTC mỏng 

nhất. Ngoài ra, các trường hợp đang dùng liệu pháp 

estrogen không đối kháng, estrogen và progesterone 

liên tục hoặc tamoxifen thì không có sự thay đổi nội 

mạc theo chu kì, do đó, không có khuyến cáo về thời 

điểm khảo sát tốt nhất. Tuy nhiên, hình ảnh trên siêu 

âm thì không đặc hiệu, NMTC dày có thể do NMTC ở 

giai đoạn phát triển lành tính, tăng sinh NMTC hoặc là 

khối polyp nội mạc. Theo The Society of Radiologists 

in Ultrasound, để giảm nguy cơ bỏ sót bệnh lí ác tính, 

hầu hết các nhà lâm sàng đồng thuận với việc nạo sinh 

thiết NMTC khi phụ nữ mãn kinh: có triệu chứng xuất 

huyết với NMTC > 5mm hoặc không có triệu chứng 

xuất huyết với NMTC > 8mm, bất kể có dùng liệu pháp 

hormone thay thế hay không. Riêng các trường hợp 

xuất huyết sau mãn kinh có NMTC < 5mm, đa phần là 

do thiểu sản NMTC, do đó, chẩn đoán tế bào học có thể 

không cần thiết. Tuy nhiên, vẫn có quan điểm nên sinh 

Hình 1. NMTC bình thường trên phụ nữ mãn kinh Hình 2. Hình ảnh buồng tử cung rộng, được lấp đầy 
bởi khối NMTC mật độ không đồng nhất

Hình 3.  NMTC dày với nhiều nang echo trống Hình 4. Hình ảnh tăng sinh mạch máu của ung thư 
NMTC trên Power Doppler
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thiết NMTC ở tất cả các trường hợp xuất huyết sau mãn 

kinh, bất kể độ dày NMTC (Hình 1, 2, 3).

Các trường hợp ung thư vú sử dụng tamoxifen kéo dài 

dẫn đến tăng nguy cơ polyp NMTC, tăng sinh hoặc ung 

thư NMTC. Hầu hết, các trường hợp ung thư sau dùng 

tamoxifen có biểu hiện trên siêu âm là hình ảnh NMTC 

dày với nhiều nang echo trống, tiếp đến mới là hình ảnh 

NMTC dày tăng sáng đồng nhất hoặc NMTC dày với 

mật độ không đồng nhất (Hình 3).

Ngoài ra, siêu âm còn giúp đánh giá xâm lấn vào lớp 

cơ tử cung thông qua hình ảnh gián đoạn một phần 

hay toàn phần của quầng giảm âm bên dưới lớp NMTC, 

được hình thành do sự tăng sinh của các mạch máu 

xâm lấn vào lớp cơ. Tuy nhiên, siêu âm lại hạn chế trong 

việc đánh giá di căn vùng bụng-chậu, di căn hạch và di 

căn xa.

GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM 
ĐẦU DÒ ÂM ĐẠO TRONG 
ĐÁNH GIÁ UNG THƯ 
NỘI MẠC TỬ CUNG

Siêu âm không có độ tin cậy cao trong đánh giá bản 

chất ác tính của NMTC, trừ khi có hình ảnh xâm lấn vào 

lớp cơ tử cung. Độ chính xác của siêu âm trong phát 

hiện xâm lấn vào lớp cơ vùng nông ngay dưới niêm mạc 

thay đổi 69-90% tùy nghiên cứu. Độ nhạy, độ đặc hiệu 

của siêu âm trong đánh giá xâm lấn sâu vào lớp cơ lần 

lượt là 50-100% và 65-100%. Đối với đánh giá xâm lấn 

vùng cổ tử cung thì độ nhạy là 66,7-80% và độ đặc hiệu 

là 95,2-100%.

Siêu âm đo NMTC được xem là chọn lựa đầu tiên để 

khảo sát khi có triệu chứng xuất huyết sau mãn kinh. 

Nhiều tài liệu hướng dẫn sử dụng cut-off là 4-5mm qua 

siêu âm ngả âm đạo, nếu NMTC dưới ngưỡng này thì 

thường ít nghĩ đến ung thư NMTC vì khả năng ác tính 

chỉ có 1%. Hiện tại, đối với các trường hợp xuất huyết 

sau mãn kinh, đã có tài liệu hướng dẫn xử trí cụ thể. Tuy 

nhiên, khi gặp các trường hợp không có triệu chứng xuất 

huyết sau mãn kinh, siêu âm thấy NMTC dày khiến bác 

sĩ lâm sàng phải cân nhắc trước khi đưa ra hướng quản lí 

bệnh tốt nhất, vì chưa có nhiều nghiên cứu trên các đối 

tượng này. Một nghiên cứu đoàn hệ của Smith-Bindman 

R và cộng sự đăng trên Ultrasound Obstet Gynecol vào 

năm 2004 đã khuyến cáo: đối với các trường hợp không 

có triệu chứng xuất huyết sau mãn kinh, siêu âm NMTC 
>_ 11mm thì nên nạo sinh thiết NMTC vì nguy cơ ác 

tính là 6,7%; so với các trường hợp có triệu chứng xuất 

huyết sau mãn kinh, siêu âm NMTC > 5mm thì nguy 

cơ ác tính là 7,3%. Do tần suất ung thư NMTC trên các 

phụ nữ mãn kinh không có triệu chứng thấp hơn so với 

các trường hợp có triệu chứng nên cut-off NMTC dày 

cần nạo sinh thiết cũng cao hơn. Tuy nhiên, vẫn chưa 

có nhiều nghiên cứu có bằng chứng thuyết phục nên 

chọn cut-off nào là tốt nhất. Đến năm 2012, một tổng 

quan hệ thống và phân tích gộp của Breijer MC và cộng 

sự đăng trên Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 

Nghiên cứu được thực hiện trên các phụ nữ mãn kinh 

không sử dụng liệu pháp hormone thay thế và không có 

triệu chứng xuất huyết. Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác 

định độ dày NMTC bình thường trên siêu âm ngả âm 

đạo, tần suất ung thư NMTC, độ nhạy, độ đặc hiệu của 

siêu âm đo bề dày NMTC trong chẩn đoán bệnh lí ác 

tính và tiền ung thư NMTC. Có tổng cộng 32 nghiên cứu 

trên 11.100 phụ nữ được đưa vào hệ thống phân tích. 

Kết quả cho thấy độ dày NMTC trung bình là 2,9mm 

(95% CI 2,6-3,3mm), tần suất ung thư là 0,62% (95% 

CI 0,42-0,82%), tần suất tăng sinh NMTC không điển 

hình là 0,59% (95% CI 0,22-0,96%). Đối với ngưỡng là 

5mm, độ nhạy trong tiên đoán ung thư NMTC là 0,83 

(95% CI 0,19-1,00), độ đặc hiệu là 0,72 (95% CI 0,23-

0,95). Còn đối với cut-off là 6mm, độ nhạy trong tiên 

đoán ung thư NMTC là 0,33 (95% CI 0,04-0,85), độ đặc 

hiệu là 0,94 (95% CI 0,92-0,96). 

Do tần suất ung thư NMTC ở phụ nữ mãn kinh không 

có triệu chứng xuất huyết là rất thấp, cộng với việc 

không có bằng chứng cho thấy tiên lượng có lợi trong 

các trường hợp này so với các trường hợp đến khám 

ngay khi có triệu chứng xuất huyết sau mãn kinh, 

nghiên cứu đã đưa ra khuyến cáo là không nên chỉ dựa 
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vào bề dày NMTC để tiên đoán khả năng ác tính mà 

cần kết hợp thêm các yếu tố khác như: yếu tố nguy cơ 

(tiền căn gia đình, BMI...) và các dấu hiệu bất thường 

qua khám lâm sàng.
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